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Abstract.

NiOxHy thin film have prepared on Ni metal subtracted by  sol-gel method and dip-coating technique, The nikel oxide/hydroxide were obtained by wetting the substrates in a solgel of Ni(NO3)2.6H2O precursor in etylenglycol or butanol with Citric axide (CA) which is coordination to improved the adherence between the film and substrate. Thin film was analysed by thermogravimetry, X - ray diffraction (XRD), and Cyclicvoltametry (CV). The best eletrode obtained is thin film on Nikel metal substrate which prepared from Ni(NO3)2 in etylenglycol solvent and  heat treament to  270oC.

I. Mở đầu

NiOxHy là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong công nghệ chế tạo ắc quy kiềm, pin nhiên liệu; sensor; vật liệu điện sắc....; điện cực xúc tác cho nhiều quá trình tổng hợp và chuyển hoá hữu cơ như đề hydro hoá (etan thành etylen), reforming metan, oxy hoá ancol [1], [2], [3], [5], [6]. Với mục đích nâng cao chất lượng vật liệu, trong bài báo này, chúng tôi xin trình bày một số kết quả về nghiên cứu chế tạo điện cực màng mỏng NiOxHy phủ trên nền Ni kim loại bằng phương pháp sol-gel điều chế từ Ni(NO3)2 trong hai dung môi khác nhau với kỹ thuật nhúng phủ, khảo sát tính chất điện hoá và ứng dụng xúc tác cho phản ứng oxyhoá điện hoá rượu etylic.

II. Thực nghiệm

1. Chế tạo mẫu thí nghiệm

Tạo sol gel: Hoà tan hoàn toàn muối Niken nitrat trong dung môi (dung môi butanol - mẫu B; dung môi etyle glycol - mẫu E) bằng cách khuấy liên tục ở nhiệt độ thường. Thêm vào dung dịch một lượng xác định Axit citric (tỉ lệ muối Ni: CA =1:1), khuấy tiếp cho đến khi dung dịch đồng nhất thì cho vào đun hồi lưu. mẫu B hồi lưu trong 12 -13h ở 90oC; mẫu E hồi lưu trong 6 -8h ở 70oC. Sol loãng thu được ủ nóng ở 70oC trong 18-24h (mẫu B và mẫu E1) hoặc làm lạnh về nhiệt độ phòng (mẫu E2) để đạt độ nhớt cần thiết là sol đặc hay gel dùng để tạo màng mỏng 

Tạo xerogel : Một phần gel ủ ở 90oC trong 48h, ủ tiếp ở 100oC trong 15h rồi sấy ở 120oC trong 3-5h thu được xerogel. Các xerogel dùng phân tích nhiệt và chụp phổ hồng ngoại IR. Một lượng xerogel xử lý theo nhiệt độ xử lý mẫu dùng chụp hồng ngoại IR và nhiễu xạ tia X.

Xử lý nền: Nền Ni kim loại làm bóng bằng giấy ráp, sau đó rửa bằng etanol và  axeton. Tiếp theo, ngâm Ni trong dung dịch HCl 1M 10 phút ở 70oC, cuối cùng rửa lại bằng nước cất và sấy ở 100oC trong 30 phút đem dùng ngay. 

Tạo điện cực: Nền sau xử lý nhúng rút từ từ vào dung dịch sol trên (tốc độ 2cm/phút) rồi sấy khô ở 100oC trong 30’, quá trình lặp lại 3 lần. Sau đó, mẫu nung từ từ đến nhiệt độ xác định (220oC, 270oC, 3200C) và ủ trong 30’. Điện cực điều chế được dùng xác định tính chất điện hoá, chụp  nhiễu xạ tia X, ảnh TEM và ảnh SEM.

2. Thiết bị và hoá chất thí nghiệm

Các hoá chất sử dụng thuộc loại tinh khiết và loại AR. Cấu trúc sản phẩm nghiên cứu bằng bị nhiễu xạ tia X (SIEMENS D5005, Khoa Vật Lý, ĐH KHTN), phân tích nhiệt DTG, DTA 2960.SDT VO3. OF (Khoa Hoá, ĐH KHTN). Tính chất điện hoá của điện cực nghiên cứu bằng hệ thiết bị điện hoá PGS.HH8 kèm máy tính  xử lý số liệu (Khoa Hoá Học, ĐH KHTN): đo phân cực vòng các điện cực trong bình điện phân ba điện cực: điện cực làm việc, điện cực so sánh - điện cực calomen bão hoà, điện cực đối - điện cực Platin, dung dịch điện ly là KOH 1M, tốc độ quét 0.03V/s, độ nhạy 3, U1=0.0V, U2=0.6V.
III. Kết quả và thảo luận.

1. ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự phân huỷ nhiệt của xerogel, thành phần và tính chất của màng mỏng NiOxHy.
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So sánh các đường phân tích nhiệt xerogel các mẫu so với đường của CA ta thấy, quá trình phân huỷ  nhiệt của cả 3 mẫu đều xảy ra sau khi axit citric nóng chảy và phân huỷ, [9], điều này chứng tỏ axit citric tự do còn dư trong mẫu đã bị phân huỷ khi tạo thành màng. Mẫu B phân huỷ nhiệt sớm so với mẫu E1 và E2, và gần như kết thúc hoàn toàn sau 350oC với khối lượng giảm 62,61%, mẫu E1 bắt đầu từ gần 100oC, xảy ra nhanh với tốc độ khá đều từ 200oC tới 400oC rồi cũng chậm hẳn lại với khối lượng giảm 74,227%, mẫu E2 bắt đầu giảm khối lượng từ 100oC, nhanh hơn từ 200oC tới 400oC thì chậm lại, nhưng sự phân huỷ với tốc độ không đều như mẫu E1, có một bước giảm khá mạnh ở khoảng 380oC, hụt khối  69,965%.

Như vậy, về cơ bản các mẫu có quá trình phân huỷ nhiệt giống nhau: đầu tiên là sự bay hơi của dung môi và phân huỷ CA không liên kết với cation Ni; sau đó là giai đoạn toả nhiệt ứng với phá vỡ liên kết giữa cation Ni và CA, các CA tự do và CA tạo phức với cation Ni bị phân huỷ tách ra, màng còn lại Ni. Hai mẫu E1 và E2 chênh lệch chút ít về nhiệt độ, nhưng chậm hơn khá nhiều mẫu B. Tuy nhiên khối lượng mẫu E1 và E2  giảm lớn hơn mẫu B, quá trình xảy ra với tốc độ đều hơn, tránh được sự hụt khối quá nhanh có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng màng; mẫu E2 sau 400oC vẫn tiếp tục giảm khối lượng, chứng tỏ việc làm lạnh gel về nhiệt độ phòng mà không ủ nóng làm giảm quá trình gelatin hoá nên sự phân huỷ nhiệt chậm và kéo dài. Vì ở mẫu bột, các hạt có kích thước lớn hơn trong màng mỏng nên quá trình phân huỷ nhiệt xảy ra lâu hơn và ở nhiệt độ cao hơn, vì vậy, nhiệt độ xử lý với màng được chọn để khảo sát là 220oC, 270oC, 320oC và 370oC.
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Phân tích nhiễu xạ đồ (Hình 2) cho thấy: màng nung ở nhiệt độ thấp (220oC) thì píc của Ni xuất hiện rất yếu, chỉ có hai pic ở 38.5 và 38.8o của Theophrasitite, syn và Nikel hydroxit; khi nung ở nhiệt độ cao hơn (270oC), các píc này rõ hơn, nung tới 320oC - đường 3 - còn cho thêm một pic của NiO ở 43.2o [5]. Như vậy, khi nhiệt độ tăng tới 270oC, đã có sự hình thành NiO, Ni(OH)2 trong màng. Trong màng nung 320oC, NiO sinh ra trong không khí một phần bị chuyển sang dạng trơ hoạt tính
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Qua các đường phân cực vòng các điện cực màng mỏng chế tạo được trong dung dịch KOH 1M (hình 3) cho thấy: hoạt tính điện hoá của điện cực màng của cả ba loại mẫu được nung ở 270oC cao hơn hẳn do với các nung ở  nhiệt độ khác [image: image5.wmf]U (v)
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Ngoài ra, các màng nung ở 320oC và 370oC có hiện tượng bong khi sử dụng lâu (thời gian phân cực kéo dài), màng xử lý ở 220oC thì có hiện tượng trương nở trong dung dịch điện ly khá mạnh. Màng nung ở 2700C bền hơn cả.

      Kết hợp kết quả phân tích nhiệt, nhiễu xạ tia X với phổ hồng ngoại IR [8],[9] cho thấy: Mẫu nung 270oC có hoạt tính tốt nhất và bền nhất. 

2.ảnh hưởng của dung môi đến chất lượng màng mỏng NiOxHy.

Hoạt tính điện hoá của các điện cực nung ở 270oC thể hiện trên hình 4. Ta thấy, hoạt tính lớn nhất ứng điện cực mẫu B. Tuy nhiên, khi phân cực liên tục các màng trong thời gian dài thì điện cực mẫu B có mật độ dòng anot giảm còn điện cực mẫu E1 có mật độ dòng anot  khá ổn định. Điều này cho thấy điện cực màng điều chế từ Ni(NO3)2 trong etylen glycol bền cơ học, bền hoạt tính. Còn màng điều chế từ Ni(NO3)2 trong dung môi Butanol có thể do sự độ bám dính của gel trên nền kém  nên hoạt tính của điện cực kém.
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Như vậy, việc sủ dụng dung môi etylenglycol có nhiều thuận lợi hơn khi dùng n-butanol trên các mặt sau: hồi lưu ở nhiệt độ thấp hơn, thời gian hồi lưu ngắn hơn, điện cực có độ bền cao và hoạt động ổn định hơn.

3. Khả năng xúc tác của điện cực đối với sự oxy hoá điện hoá rượu etylic 
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Kết quả đánh giá hoạt tính xúc tác của điện cực màng mỏng NiOxHy trên nền Ni đối với phản ứng oxichoá rượu etanol trong dung dịc KOH 1M được đánh giá bằng sự so sánh các đường phân cực các điện cực trong dung dịch KOH khi và khi có mặt rượu etylic với nồng độ xác định. Nếu giá trị ia tăng càng cao thì khả năng xúc tác của điện cực càng tốt, thể hiện trên các hình (5), (6)

Quan sát các hình (5),(6) ta  thấy: nồng độ rượu tăng thì ia tăng; khi nồng độ rượu nhỏ, mật độ dòng anot thấp thì đường phân cực có hiện tượng tách thành hai pic ia nhưng khi nồng độ rượu tăng thì hiện tượng này giảm dần rồi mất hẳn, đường phân cực chỉ còn một píc có ia  cao hơn nhiều so với khi môi trường không có rượu. Sự oxy hoá điện hoá rượu etylic bằng điện cực màng mỏng NiOxHy cao hơn hẳn bằng điện cực Ni. 

        Cơ chế oxy hoá rượu trên điện cực Niken oxit được giả thiết như sau [6,8,9] :
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    Ni(OH)2 +  OH-                             NiOOH  +  H2O  +  e                         (1.1)
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    Ni(OH)2​                                         NiOOH + H+ + e                                (1.2)

  NiOOH + CH3CH2OH ( Trạng thái trung gian1 (TTTG1) + Ni(OH)2   (1.3)

  NiOOH + TTTG1        ( CH3CHO + Ni(OH)2                                                               (1.4)

  NiOOH + CH3CHO     ( TTTG2 + Ni(OH)2                                                                    (1.5)

  NiOOH + TTTG2        ( CH3COOH + Ni(OH)2                                                          (1.6)

Theo cơ chế này, ban đầu xảy ra quá trình chuyển hoá Ni (1.1) và phân biệt với quá trình oxy hoá rượu. Khi nồng độ rượu tăng thì hai quá trình này chồng lên nhau, quá trình oxy hoá rượu xảy ra mạnh, nối tiếp vào quá trình (1.1). Vì vậy mà không quan sát được sự tách pic và píc đặc trưng cho quá trình chuyển hoá của điện cực Niken. Trên điện cực Niken, rượu etylic bị oxy hoá thành aldehyt rồi thành axit. Hầu hết aldehyt bị oxy hoá thành axit vì tốc độ phản ứng này nhanh hơn phản ứng oxy hoá rượu [6,8,9]. Như vậy, điện cực điều chế được có khả năng xúc tác tốt cho quá trình oxi hoá điện hoá rượu etylic.

III. KẾT LUẬN
Từ những kết quả nghiên cứu trên, ta rút ra một số kết luận sau: 

1. Điều chế được điện cực màng mỏng NiOxHy trên nền Ni từ Ni(NO3)2 với hai loại dung môi là n-butanol và etylenglycol khi có mặt axit citric bằng phương pháp solgel và kỹ thuật nhúng phủ. 

2. Tính chất của màng mỏng phụ thuộc vào điều kiện điều chế: Điện cực màng mỏng xử lý nhiệt ở 270oC có hoạt  tính điện hoá  và độ bền cao hơn khi xử lý ở các nhiệt độ khác. Điện cực điều chế bằng dung môi etylenglycol có hoạt tính bền và ổn định lại đòi hỏi điều kiện điều chế thuận lợi hơn khi dùng dung môi n- butanol.

        3. Các điện cực điều chế được đều có khả năng xúc tác cho phản ứng oxy hoá điện hoá rượu etylic. Hoạt tính của điện cực càng cao thì khả năng xúc tác càng cao.
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Hình 1:Đường phân tích nhiệt của xerogel các mẫu: 


CA-Axit citric;B-MÉu B; E1-MÉu E1; E2-MÉu 2.





Hình 3: Đường cong phân cực vòng các điện cực màng mỏng nền Ni mẫu B xử lý nhiệt độ trong dung dịch  KOH 1M: 


0 - nền Ni không phủ; 


    1 - màng nung 220oC; 2 - màng nung 270oC;                                            


    3 - màng nung 320oC; 4 - màng nung 370oC.
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Hình 2: Nhiễu xạ đồ các màng phủ solgel mẫu B xử lý  ở nhiệt độ khác nhau: 1- mẫu nung 220oC;  2- mẫu nung 270oC; 3- mẫu nung 320oC
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Hình 4:Đường phân cực vòng các điện cực màng nung ở 270oC trong dd KOH 1M:


0- Ni kim loại; 	1- điện cực mẫu B;


2- điện cực mẫu E1;    3- điện cực mẫu E2





Hình 6 :  Đường cong phân cực đơn của điện cực màng mỏng mẫu E1 nung ở 270oC trong dung dịch 


0 - KOH 1M + C2H5OH 0,00M;


1 - KOH1M + C2H5OH 0,01M;


2 - KOH1M + C2H5OH 0,05M;


3 - KOH1M + C2H5OH 0,10M;


4 - KOH1M + C2H5OH 0,30M;


5 - KOH1M + C2H5OH 0,50M.





5





4





3





2





1





0





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Hình 5: Đường cong phân cực đơn 


điện cực Ni trong dung dịch:


  1- KOH 1M + C2H5OH 0,00M;


2- KOH1M+C2H5OH 0,01M;


3- KOH1M+C2H5OH 0,05M;


4- KOH1M+C2H5OH 0,10M;


5- KOH1M+C2H5OH 0,20M;


6- KOH1M+C2H5OH 0,30M
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